TRƯỜNG THCS CỔ BI

GV: 
Năm học 2018 - 2019
kiểm tra tiếng việt lớp 9

Đề chẵn

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái những phương án em cho là đúng trong những câu sau: 

1. Trong giao tiếp, nói lạc đề là vi phạm phương châm hội thoại nào ?

          A.    Phương châm về lượng                            C.    Phương châm quan hệ

          B.    Phương châm về chất                               D.    Phương châm cách thức

2. Nói giảm nói tránh là phép tu từ liên quan đến phương châm hội thoại nào ?

          A.    Phương châm về lượng                            C.    Phương châm quan hệ

          B.    Phương châm về lịch sự                           D.    Phương châm cách thức

3. Nhận định nào nói đầy đủ nhất dấu hiệu để nhận ra lời nói của nhân vật được dẫn ra trong các tác phẩm văn xuôi ?

     A. Thường được viết tách ra như kiểu viết đoạn văn.         C. Viết liền như một văn bản    

     B. Có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói.                           D Cả A và B đều sai

4. Những câu sau đã vi  phạm phương châm hội thoại nào ?

        a. Bố mẹ mình đều là giáo viên dạy học.

        b . Chú ấy chụp ảnh cho mình bằng máy ảnh.

        c . Ngựa là một loài thú bốn chân.   

          A . Phương châm về lượng                                B . Phương châm về chất 

5. Các câu tục ngữ sau phù hợp với phương châm hội thọai nào trong giao tiếp ?

               1. Nói có sách, mách có chứng. 

               2 . Biết thì thưa thốt 

                    Không biết thì dựa cột mà nghe.
               A.    Phương châm về lượng                   C . Phương châm quan hệ

               B.    Phương châm về chất                      D . Phương châm cách thức 

6 . Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng Tiếng Việt ?

               A . Tạo từ mới 

               B . Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài

               C . Thay đổi hoàn toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ 

               D . Cả A và B đều sai

 Phần II : Tự luận ( 8 điểm ) 

Câu 1 : ( 2 điểm )
Cho câu thơ : “ Đầu súng trăng treo ”

Từ “ Đầu ” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Vì sao?

Nêu tác dụng của cách dùng từ trong hình ảnh thơ này ?

Câu 2: (2 điểm) Có mẩu chuyện vui như sau:

Trong giờ học, thầy giáo hỏi:

- Em nào cho biết rừng sâu là gì?

Rất nhanh, một học sinh giơ tay xin trả lời:

- Rừng sâu là rừng ở đó có nhiều sâu ạ!

Cả lớp cười ồ lên.

Em hãy cho biết bạn học sinh kia khi trả lời đã không tuân thủ phương châm hội thoại nào? Vì sao?

Câu 3 : ( 4 điểm ) Viết một đoạn văn theo phép lập luận quy nạp ( khoảng 8 - 10 câu ) với câu chủ đề sau: “Tóm lại anh thanh niên là một người rất say mê, có trách nhiệm với công việc” trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp.
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Đề lẻ :

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái những phương án em cho là đúng trong những câu sau 

1. Những câu sau đã vi  phạm phương châm hội thoại nào ?

        a. Bố mẹ mình đều là giáo viên dạy học.

        b . Chú ấy chụp ảnh cho mình bằng máy ảnh.

        c . Ngựa là một loài thú bốn chân.    

                    A . Phương châm về chất.         B . Phương châm về lượng.                                

2 . Lời trao đổi của nhân vật trong các tác phẩm văn học ( nhất là văn xuôi ) thường được dẫn bằng cách nào ?

                       A . Trực tiếp                               B . Gián tiếp                                             

3 . Nhận định nào nói đầy đủ nhất các hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt ?

A . Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.

B . Thay đổi hoàn toàn cấu tạo và ý nghĩa của các từ cổ.

C . Tạo từ mới. 

D . Cả A B, và C đều đúng.

4. Trong giao tiếp , nói lạc đề là vi phạm phương châm hội thoại nào ?

A.    Phương châm cách thức         C.    Phương châm về chất                               

B.    Phương châm quan hệ            D.    Phương châm về lượng

5. Nhận định nào nói đầy đủ nhất dấu hiệu để nhận ra lời nói của nhân vật được dẫn ra trong các tác phẩm văn xuôi ?

     A. Thường được viết tách ra như kiểu viết đoạn văn         C. Viết liền như một văn bản
     B. Có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói                           D Cả A và B đều đúng

6. Các phương châm hội thoại là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp. Đúng hay sai ?              A Đúng.                                   B Sai
Phần II : Tự luận ( 8 điểm ) 

Câu 1 : ( 2 điểm )       Cho câu thơ :     áo anh rách vai           Quần tôi có vài mảnh vá

                                                             Miệng cười buốt giá.    Chân không giày.
 Các từ  vai, miệng, chân từ nào dùng theo nghĩa gốc? Từ nào dùng theo nghĩa chuyển và chuyển theo phương thức nào? Nêu tác dụng?
Câu 2: ( 2điểm )       Mẩu chuyện vui: Có hai vị chưa quen nhau nhưng cùng gặp nhau trong một hội nghị. Để làm quen, một vị hỏi:
 - Bây giờ, anh làm việc ở đâu ? (1)
Vị kia trả lời: - Bây giờ tôi đang làm việc ở đây! (2)
 Trong hai lời thoại, lời thoại nào không tuân thủ phương châm hội thoại. Đó là phương châm nào? Vì sao?
 Câu 3 : ( 4 điểm ) Viết một đoạn văn theo phép quy nạp ( khoảng 8 - 10 câu ) với câu chủ đề sau : “Tóm lại anh thanh niên là một người rất khiêm tốn.” trong đó có sử dụng lời dẫn trực tiếp.
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Đề chẵn

Phần I Trắc nghiệm ( 2 điểm )

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đ¸p án
	C
	B
	A, B
	A
	B
	A,B


Phần II Tự luận

Câu1 (2 điểm) 

            Từ đầu dùng theo nghĩa chuyển. ( 0,5 điểm ).
            Phương thức ẩn dụ ( 0,5 điểm ).

            Tác dụng: Câu thơ thêm sinh động , hấp dẫn( 1 điểm ).

Câu 2 ( 2 điểm)

          Vi phạm phương châm quan hệ ( 1 điểm)

         Vì người trả lời không đúng chủ đề, đề tài mà người hỏi muốn hỏi. Người hỏi thì hỏi về loại rừng còn người trả lời lại trả lời đặc điểm rừng.

Câu 2 ( 4 điểm)

   Hình thức: Đóng kiểu đoạn văn( 0,5 điểm )

                     Đóng số lượng, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi thông thường. ( 0,5 điểm )

                     Có lời dẫn trực tiếp( 1 điểm )

  Nội dung: 2 điểm: Lấy dẫn chứng để chứng minh anh thanh niêm say mê với nghề
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Đề lẻ

Phần I Trắc nghiệm ( 2 điểm )

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đ¸p án
	B
	A
	A,C
	B
	A, B
	B


Phần II Tự luận

Câu1 ( 2 điểm)

            Từ  vai dùng theo nghĩa chuyển, phương thức ẩn dụ (0,5điểm).

            Từ  chân, miệng  dùng theo nghĩa gốc ( 0,5 điểm ).

             Tác dụng: Câu thơ thêm sinh động , hấp dẫn( 1 điểm ).
Câu2 ( 2 điểm)
  Vi phạm phương châm quan hệ ( 1 điểm)

         Vì người trả lời không đúng chủ đề, đề tài mà người hỏi muốn hỏi. Người hỏi thì hỏi về nơi công tác, người trả lời thì trả lời địa điểm đang ngồi.
Câu 3 ( 4 điểm)

   Hình thức: Đóng kiểu đoạn văn( 0,5 điểm )

          Đóng số lượng, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, không mắc lỗi thông thường. ( 0,5 điểm ). Có lời dẫn trực tiếp( 1 điểm )

  Nội dung: 2 điểm: Lấy dẫn chứng anh thanh niên từ chối ông họa sĩ vẽ để chứng minh anh khiêm tốn.
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Lớp 9A
Tiết: 74

I. Mục tiêu cần đạt:

    Qua bài kiểm tra giúp học sinh thấy đ​ược :
· Nắm lại những kiến thức cơ bản về Tiếng Việt đã học.

· Qua đó đánh giá học sinh về các mặt kiến thức và năng lực diễn đạt.
II. Ma trận                           Cã kÌm theo

III.ĐỀ bài                              Có kèm theo
IV Đáp án, biểu điểm         Có kèm theo

V Kết quả:

	Lớp
	Sĩ số
	                             Số bài
	% trên TB

	
	
	0
[image: image1.wmf]®

2,8
	3
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4,8
	5
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	6,5
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	9A
	29
	
	
	
	
	
	


VI. Rút kinh nghiệm

1. Ưu điểm:

2. Tồn tại:

3. Giải pháp khắc phục:
Xác nhận của BGH           Nhóm trưởng duyệt đề      Cổ Bi, ngày 26.11.2018

                                                                                   Người ra đề
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Tiết 74




	Chủ đề
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng số



	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

cơ bản
	Vận dụng

ở mức cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1Phương châm hội thoại
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
	4
	1

	
	Điểm
	0,5
	
	1
	
	
	2
	
	
	1,25
	2

	2.Lời dẫn trực tiếp gián tiếp.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Điểm
	0,25
	
	
	
	
	
	
	  4
	0,25
	4

	3.Sự phát triển của từ vựng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Điểm
	0,25
	
	
	
	
	2
	
	
	0,25
	2

	Tổng số
	Số câu
	4
	2
	2
	1
	9

	
	Điểm
	1
	1
	4
	4
	10

	
	Tỉ lệ %
	      10%
	10%
	       40%                   40%
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